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CHƯƠNG IV 
 

BỆNH HẠI CÂY ĐẬU NÀNH 
 
 
VÀI NÉT VỀ TÌNH HÌNH BỆNH HẠI ĐẬU NÀNH 
 
     Hiện nay, có ba nguyên nhân chính làm giảm năng suất của cây đậu    nành là: sâu, bệnh 
và cỏ dại. Theo kết qủa tổng kết ở nhiều nước    trồng đậu nành trên thế giới, H. H. Crame 
(1967) cho biết sản lượng    đậu nành trên thế giới giảm 29,1% (tương đương 19,06 triệu tấn) 
do    sâu (4,5%), bệnh(11,1%) và cỏ dại (13,5%). 
 
     Thành phần bệnh hại đậu nành cũng khá phong phú, đa số là do nấm  gây ra. Tại Việt 
Nam, kết qủa diều tra cơ bản bệnh hại cây trồng ở miền Bắc trong hai năm 1967 và 1968 cho 
biết đã xác định dược 17 loại bệnh hại đậu nành; Kết qủa điều tra ở đồng bằng sông Cửu Long  
trong bốn vụ, từ Hè-Thu 1978 đến Hè-Thu 1980, cho biết có trên 20  loại bệnh hại đậu nành; 
Hiện nay, tổng kết trên cả nước có khoảng 30 loại bệnh. Trong đó, có các bệnh phổ biến và 
thường gây hại như: Rỉ, Đốm phấn, Héo rủ, Héo cây con, Chấm đỏ lá, Khảm xanh và Bướu  
rể. 
 
 
 

A. CÁC BỆNH DO NẤM (Fungal diseases) 
 
 

BỆNH TRÊN LÁ 
 

BỆNH RỈ (RUST) 
 
 
I. TÌNH HÌNH VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA BỆNH. 
 
     Đây là một bệnh rất phổ biến ở các vùng trồng đậu nành, gây hại với các mức độ khác 
nhau, trên hầu hết các giống đang canh tác. Bệnh có thể xuất hiện trong tất cả mùa vụ tại 
đồng bằng sông Cửu Long, nhưng bệnh thường phát triển mạnh vào vụ Hè-Thu, khi có mưa 
nhiều, lớp không khí ở mặt đất có độ ẩm cao. Bệnh thường nặng ở các ruộng đậu nành xen 
canh với bắp. 
 
     Bệnh có thể tấn công từ khi cây mới có hai lá kép cho đến lúc trái chín. Bệnh phát triển 
chậm vào giai đoạn từ cây con đến trước  khi ra hoa, nhưng sau đó, bệnh sẽ phát triển nhanh 
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và nặng hơn. Lá còn non có sức chống chịu bệnh cao hơn các lá già. Điều nầy có thể do ở lá 
non có chứa nhiều đạm tổng hợp và đạm protein hơn ở lá  già. 
 
II. TRIỆU CHỨNG BỆNH. 
 
     Lá, thân và trái đều bị nhiểm bệnh, nhưng bệnh xuất hiện chủ yếu trên các lá già (Hình 1). 
 
     Trên lá, vết bệnh mới xuất hiện là những đốm tròn nhỏ, có nhiều màu sắc khác nhau: xanh 
nhạt, vàng nhạt, nâu vàng hoặc nâu xám, lấm tấm như đầu kim, rải rác đều trên mặt lá. Sau 
đó, vết bệnh phát triển rộng ra khoảng 1mm, có dạng tròn hoặc dạng có góc cạnh hoặc  bất 
dạng, có màu nâu vàng hoặc nâu đỏ như màu rỉ sắt hoặc nâu đen. Đặc tính về màu sắc và 
kích thước vết bệnh thường thay đổi khác nhau, chủ yếu là do khả năng gây bệnh của nấm, 
giống đậu nành và điều kiện thời tiết. Triệu chứng đặc biệt là vết bệnh nhô lên ở hai mặt lá, 
thường nhô cao ở mặt dưới lá. Đây là do đặc tính thích nghi môi trường của nấm bệnh: ở mặt 
dưới của lá có nhiệt độ và ẩm độ thích hợp cho nấm phát triển, ngoài ra, mưa và ánh nắng gay 
gắt cũng không ảnh hưởng trực tiếp như ở mặt trên của lá. Bệnh nặng, các vết bệnh liên kết 
lại với nhau, làm cho lá bị khô cháy từng mãng hoặc cả lá, lá rụng nhiều, cây mất dần khả 
năng quang hợp. Bệnh nặng vào giai đoạn cây chưa ra hoa, kết trái, sẽ làm thất thu hoàn toàn. 
 
 III. TÁC NHÂN GÂY BỆNH. 
 
          Tác nhân: do nấm:  -Phakopsora pachyrhizi  Sydow 
                              -Phakopsora sojae  Sawada 
                         -Uromyces sojae  Sydow 
 
     Nấm gây bệnh thuộc lớp Nấm Đãm (Basidiomycetes). Trên đồng ruộng, nấm gây bệnh 
thường ở dạng sinh sản vô tính, thường gặp nhất là các hạ-bào-tử (uredospores) (Hình 2), 
chúng tập hợp lại thành các hạ- bào-quần (uredosores) nhô lên ở hai mặt lá. 
 
     Hạ-bào-quần có kích thước: 197-258 x 97-108 micron, được thành lập dưới lớp biểu bì lá, 
sau đó, nhô lên khỏi bề mặt lá.  
 
     Hạ-bào-tử có kích thước: 4,7-13 x 2,1-5,6 micron, gồm một tế bào không màu hoặc vàng 
nhạt, dạng bầu dục không đều (có đầu trên tròn, hơi phình to, đầu dưới thu nhỏ lại), bên trong 
hiện rõ 1-2 hạt dầu. 
 
     Khi gặp trời rét, vết bệnh có màu nâu đen hoặc đen do ổ nấm được thành lập là những 
ñoâng-baøo-quaàn (teleutosores, teliosori), chứa các ñoâng-baøo-töû (teleutospores, teliospores). 
Đông-bào-tử có kích thước: 12-34 x 5-13 micron, gồm một tế bào màu nâu, dạng bầu dục dẹp 
(ellip) hoặc góc cạnh. 
 
IV. CÁCH PHÒNG TRỊ BỆNH. 
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   1. Phòng bệnh: 
 
     * Giống: Nên trồng giống kháng hoặc ít nhiểm bệnh. Giống Tainung 63 kháng được bệnh 
nầy. Kết qủa trắc nghiệm tại Trường Đại Học Cần Thơ qua hai vụ ĐX 82-83 và ĐX 83-84 cho 
thấy các giống/dòng sau đây tỏ ra ít bị nhiểm bệnh: Orba, Dun, DL, C 5-20, 1338 mới,  MTĐ 
22, MTÑ 22-1, MTÑ 22-3, MTÑ 22-4 và MTÑ 120-2. 
 
     Trong những năm qua, đa số các giống đậu nành được trồng tại Đồng Bằng Sông Cửu Long 
đều bị nhiểm bệnh. Tuy nhiên, nhờ đặc tính nhiểm trể nên thất thu năng suất không đáng kể. 
Thực tế nhất, nên chọn giống từ ruộng không bị bệnh hoặc chỉ nhiểm nhẹ. Hạt tốt, đầy đặn 
cũng là yếu tố giúp cây phát triển tốt, chống chịu được bệnh. 
 
     * Thời vụ: Thời vụ giữ vai trò quan trọng trong việc phòng bệnh. Tại đồng bằng sông Cửu 
Long, không riêng bệnh rỉ mà đối với đa số các bệnh do nấm và vi khuẩn, dậu nành được 
trồng ở vụ Đông-Xuân thường bị nhiểm bệnh nhẹ hơn ở vụ Hè-Thu. Nên gieo sạ  đúng thời vụ. 
 
     * Kỹ thuật canh tác: 
 
   - Mậc độ gieo sạ: Cần bảo đảm mật độ gieo sạ ở từng vùng canh tác, gieo sạ dày sẽ tạo 
điều kiện vi khí hậu thích hợp cho bệnh phát triển; ngược lại, gieo sạ thưa thì cỏ dại sẽ phát 
triển mạnh.  
 
   - Nước tưới: Áp dụng chế độ nước tưới đầy đủ, không để ruộng bị khô hạn hoặc bị úng nước. 
Bảo đảm nguồn nước tưới không chứa mầm bệnh.  
 
   - Phân bón: Bón phân đầy đủ và cân đối, không bón qúa nhiều phân N, tăng cường phân P 
và K cho những ruộng thường xuyên bị nhiểm nặng. 
 
     * Vệ sinh đồng ruộng: 
 
   - Đất: Đất được sửa soạn kỹ, nên phơi đất để diệt bớt nguồn bệnh hoặc khử đất bằng thuốc 
trừ nấm.  
 
   - Sau vụ mùa và trước khi canh tác, nên gom các xác bả cây và cỏ dại để thiêu đốt hoặc 
chôn sâu, nhất là ở những ruộng đã nhiểm bệnh  nặng. 
 
     * Khử hạt: Nguồn lây lan quan trọng của bệnh nầy là các hạ-bào-tử của nấm bệnh bám 
trên hạt giống, nên việc khử hạt là rất cần thiết để bảo vệ cây ở giai đoạn cây còn nhỏ. Có 
thể khử hạt bằng nước nóng "ba sôi-hai lạnh" (khoảng 52 độ C) trong 15 phút  hoặc bằng nước 
muối 5% hoặc thuốc khử hạt giống 0,1%-0,2%, như Ceresan 0,1%, HgCl2 0,1%. 
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   2. Trị bệnh: 
 
   - Cần phát hiện bệnh sớm và sử dụng thuốc kịp thời. Áp dụng thuốc xịt khi có bệnh xuất 
hiện. 
 
   - Loại thuốc: có thể dùng một trong các loại sau: Thanh phàn vôi 0,8%-1% hoặc Zineb 
0,1%-0,2%, Kitazin 50ND 0,2% hoặc Dithane M-45  (Mancozeb). 
 
   - Định kỳ: Xịt 2-3 lần cách nhau 10-15 ngày, trường hợp bệnh nặng thì xịt định kỳ 7 ngày 
một lần cho đến khi bệnh ngưng phát triển. 
 
 
 

BỆNH ĐỐM PHẤN (Downy mildew) 
 
I. TÌNH HÌNH VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA BỆNH. 
 
     Bệnh còn được gọi là bệnh sương-mai, rất phổ biến ở các vùng có khí hậu ẩm. Ờ đồng 
bằng sông Cửu Long, bệnh thường nặng vào vụ hè-thu và có thể thành dịch khi gặp điều kiện 
thuận lợi, ngay cả trong vụ đông-xuân. Điều kiện khí hậu ở nước ta rất thích hợp cho bệnh nầy 
phát triển. 
 
II. TRIỆU CHỨNG BỆNH. 
 
     Bệnh tấn công chủ yếu trên lá, trái và hạt cũng bị nhiểm khi bệnh nặng. Đầu tiên, mặt trên 
lá có những đốm nhỏ màu vàng hoặc xanh nhạt, mặt dưới lá có những cụm nấm giống như 
phấn màu trắng xám. Đây là tập hợp các đính-bào-đài (conidiophores) và các đính-bào-tử 
(conidia) của nấm gây bệnh (Hình 3). Đốm bệnh sẽ chuyển sang màu  xám sậm hoặc nâu 
sậm, lá khô và rụng sớm. Nấm bệnh cũng có khả năng    xâm nhập vào lớp vỏ trái rồi vào hạt. 
Hạt bị phủ bởi một lớp bụi trắng (white crusts) với nhiều noãn-bào-tử (oospores). Bệnh nặng, 
trái và hạt không phát triển. 
 
III.TÁC NHÂN GÂY BỆNH. 
 
     Tác nhân: do nấm Peronospora manshurica (Naumov) Sydow 
 
     Đính bào đài không màu và không vách ngăn. mọc thành chùm ở khí khẩu, có kích thước: 
350-880 x 6-8 micron, phân nhánh đôi ở đầu (đặc điểm nầy giúp ta nhận diện nấm được dễ 
dàng). 
 
     Đính-bào-tử là một tế bào không màu hoặc có màu vàng nhạt, hình cầu hoặc hình trứng. có 
màng mỏng, kích thước: 15-28 x 16-22 micron.  
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     Noãn-bào-tử còn được gọi là bào-tử-nghỉ (resting spore), được thành lập bên trong mô cây, 
có vách dày, màu vàng, hình cầu có đường kính: 24-40 micron, bề mặt láng với cấu tạo võng 
lưới. Noãn bào tử có thể tồn tại ở hạt giống, bao phủ bên ngoài hạt giống làm cho lớp võ hạt 
cứng lại (Hình 4). 
 
     Trong thời gian cây đang sinh trưởng, nấm lây lan bằng đính-bào- tử; nấm được lưu tồn qua 
vụ sau bằng noãn-bào-tử trong xác bả của cây bệnh và trong hạt giống. Loài nấm nầy có 
nhiều dòng sinh lý khác nhau nên việc tuyển chọn giống kháng bệnh gặp nhiều khó khăn. 
 
IV. CÁCH PHÒNG TRỊ BỆNH. 
 
   - Chọn hạt giống ở những ruộng không bệnh. Sàng sẩy hạt trước khi tồn trữ hoặc trước khi 
gieo. Dùng giống chống bệnh.  
 
   - Chọn thời vụ thích hợp, tăng cường bón thêm phân P và K. Áp dụng biện pháp canh tác và 
vệ sinh đồng ruộng giống như ở bệnh rỉ. Khử hạt giống bằng thuốc hóa học trước khi gieo: 
dùng Granosan 0,3%  hoặc TMTD 0,6% hoặc Maneb 0,25%. 
 
   - Có thể phòng và trị bệnh bằng cách xịt thuốc trừ nấm như Maneb 0,25-0,3% hoặc Dithane 
0,25% hoặc Brestan. 
 
 
 

BỆNH CHÁY NHŨN LÁ 
(Rhizoctonia aerial, foliage and web blight) 

 
 
I.TÌNH HÌNH VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA BỆNH. 
 
     Bệnh nầy đã được ghi nhận trên đậu nành trồng ở vùng nhiệt đới và bán nhiệt đới. Đầu 
tiên, dược ghi nhận ở Philippines vào năm 1918; sau đó, ở Ấn Độ, Mã Lai, Mexico, Puerto 
Rico, miền Nam Trung Hoa, Taiwan và Louisiana. Ở Louisiana, bệnh đã làm giảm 35% năng 
suất. Ngoài đậu nành, nấm bệnh còn tấn công trên các loài đậu khác, như:  đậu xanh 
(Phaseolus vulgaris), đậu lima (P. limemsis), cowpeas (Vigna spp.), clovers (Trifolium spp.), 
đậu nành hoang (Glycine javanica),v.v..., trên lúa và các loài cỏ dại. 
 
     Tại Việt Nam. bệnh có thể đã xuất hiện từ lâu. Bệnh đã ngày càng phổ biến, góp phần làm 
giảm năng suất đậu nành trồng ở Đồng Bằng Sông Cửu Long trong những năm đầu của thập 
kỷ 80. Trong thời gian nầy, việc phòng trị bệnh chưa được hữu hiệu vì chưa rõ nguyên nhân 
gây bệnh. Đến vụ hè-thu 1985, bệnh mới được xác định tác nhân gây  bệnh và các điều kiện 
ảnh hưởng đến sự phát triển của bệnh. 
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     Bệnh thường xuất hiện khi đậu bắt đầu ra hoa và sẽ phát triển mạnh sau đó. Bệnh cũng có 
thể tấn công khi đậu còn nhỏ (hai tuần sau khi gieo). Bệnh xuất hiện càng sớm thì càng làm 
giảm năng suất. Bệnh phát sinh và lây lan nhanh khi có mưa nhiều (ẩm độ cao), và sẽ ngưng 
phát triển khi gặp trời nắng khô. Bệnh nặng ở những ruộng đậu trồng ngay sau vụ lúa bị nhiểm 
bệnh đốm vằn hoặc ở những ruộng đậu được tủ gốc bằng rơm lúa bệnh đốm vằn. Đậu được 
gieo sạ dày, nhiều cỏ dại, bệnh sẽ dễ dàng phát sinh, lây lan và lưu tồn cho vụ sau.  
 
II. TRIỆU CHỨNG BỆNH. 
 
     Trong ruộng đậu có từng lõm nhỏ bị héo úa rồi lụn dần. Lá mới bị nhiểm bệnh sẽ biến màu 
như bị nhúng vào nước sôi, có những đốm to màu xanh nâu. Sau đó, lá trở nên nhũn nước và rủ 
xuống, bề mặt lá có nhiều sợi nấm trắng làm cho lá kết dính với các lá khác và với các cành, 
thân, trái bên dưới, làm cho các bộ phận nầy bị nhiểm    bệnh.Lá dần dần cháy khô. Cành, 
thân, trái cũng có những vết nâu và cháy khô. Dấu hiệu nổi bật của bệnh nầy là có sự xuất 
hiện của các sợi nấm và hạch nấm (sclerotes) trên các bộ phận bị bệnh. Bệnh  nặng làm lá, 
cành, trái rụng sớm, cây sinh trưởng kém (Hình 5,6). 
 
 III. TÁC NHÂN GÂY BỆNH. 
 
             Tác nhân: do nấm Rhizoctonia solani Kuhn 
 
     Đây là loại nấm sống trong đất, có khả năng sống cạnh tranh hoại sinh rất mạnh và tạo 
hạch. Trên lá, thân, cành và trái của các cây bệnh có nhiều sợi nấm trắng hoặc nâu và hạch 
nấm được hình thành trên đó. Khi mới được thành lập, hạch nấm có màu trắng; sau đó, chuyển 
dần sang màu nâu hoặc nâu đen. Hạch nấm có hình dạng và kích thước rất thay đổi. Chúng có 
dạng tròn hoặc bầu dục nhưng mặt bám vào cây thì dẹt, có đường kính: 1-4 mm. Bề mặt của 
hạch nấm có nhiều lổ nhỏ như tổ ong, có chất dịch màu nâu vàng đọng lại ở hạch còn non. 
Các hạch nấm mọc riêng lẻ hoặc kết dính vào nhau thành từng cụm. Hạch nấm được cấu tạo 
bởi những sợi nấm cuộn vào nhau một  cách lỏng lẻo. Sợi nấm có tính phân nhánh vuông góc 
và sợi nấm con  co thắt lại ở điểm kết hợp với sợi nấm mẹ. Sợi nấm có đường kính: 3-17 
micron, tỉ lệ chiều dài và đường kính sợi nấm là 5:1 (Hình 7). 
 
IV. CÁCH PHÒNG TRỊ BỆNH. 
 
   - Giống: Đa số các giống đều nhiểm bệnh nặng. Một số giống tỏ ra ít nhiểm, như: Dun, Hạt 
to Lâm Đồng, Santa Maria, MTÑ 64, MTÑ 134-2, MTÑ 134-10, MTÑ 170-1, MTÑ 172-7, 
MTĐ 173-6, MTĐ 176 và MTĐ 225-3. Giống càng ngắn ngày thì bệnh càng trở nên trầm trọng 
hơn.  
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   - Kỷ thuật canh tác: không nên trồng đậu sau vụ lúa bị nhiểm bệnh đốm vằn và không tủ 
đậu bằng rơm lúa bệnh nầy. Không gieo sạ dày, khi gieo nên áp dụng phương pháp gieo xen 
các hốc giữa các hàng  (cây ít giáp tán) sẽ hạn chế được sự bộc phát và lây lan của bệnh. 
 
   - Thời vụ: vụ đông-xuân, bệnh thường ít xảy ra. Nếu trồng đậu vào vụ xuân-hè, nên gieo sạ 
sớm, bệnh sẽ ít tác hại đến năng suất. 
 
   - Vệ sinh đồng ruộng: áp dụng phương pháp giống như ở bệnh rỉ, đặc biệt chú ý đến việc làm 
sạch cỏ vì đây cũng là nguồn lưu tồn và lây lan quan trọng đối với bệnh nầy. Kết quả điều tra 
hai vụ xuân-hè và hè-thu 85 tại Nông Trại Thực Nghiệm Khu II, Trường Đại Học Cần Thơ, 
cho thấy có 10 loài cỏ dại hiện diện trong ruộng đậu,là ký chủ phụ  của bệnh nầy: Cỏ mật 
(Brachiaria distachya), Cỏ cú (cyperus    rotundus), Cỏ túc hình nhỏ (Digitaria ciliaris), Cỏ 
lồng vực    nước (Echinochloa colona), Cỏ lông công (echinochloa  cruss-galli), Cỏ mần trầu 
(Eleusine indica), Fimbristylis diphylla Vahl, Cỏ đuôi phụng (Leptochloa chinensis), Cỏ ống 
(Panicum repens) và Paspalum sp. 
 
   - Khử đất với thuốc Kitazin 10H (1-2 kg/công). Khi có bệnh mới xuất hiện, có thể xịt một 
trong các loại thuốc trừ nấm sau: Copper B,  Kitazin 50ND hoặc Validacin. 
 
 
 

BỆNH ĐỐM NÂU (Brown spot disease) 
 
     Bệnh thường xãy ra sớm, làm lá rụng sớm nên gây thất thu lớn. Bệnh đã gây hại nghiêm 
trọng ở miền Trung và miền Bắc của nước Mỹ. Bệnh cũng xuất hiện ở Á Châu và Âu Châu. 
 
I. TRIỆU CHỨNG BỆNH. 
 
     Trên diệp tiêu có đốm nâu mhỏ, sau đó bệnh tấn công vào lá. Trên lá, lúc đầu đốm bệnh 
màu đỏ nâu với viền xanh nhạt, có dạng góc cạnh do bị giới hạn bởi các mạch dẫn truyền (các 
gân nhỏ trên lá), đốm chỉ lớn độ vài mm. Về sau, các đốm bệnh lan rộng và có thể liên kết lại 
làm lá bị cháy từng mãng lớn, cháy nâu rồi rụng. 
 
     Thân và trái cũng có các đốm nâu với kích thước và hình dạng rất  thay đổi. 
 
     Ở giai đoạn sau cuả bệnh, đốm có màu nâu đậm và trên đốm có các hạt màu nâu nhạt, nhỏ 
li ti. Đó là các túi đài (pycnidia) của nấm  bệnh. 
 
 II. TÁC NHÂN GÂY BỆNH. 
 
             Tác nhân: do nấm Septoria glycines Hemmi 
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     Thể sinh sản của nấm là túi đài có màu nâu nhạt. Bào tử được phóng thích rồi lây lan nhờ 
gió và mưa. Nấm gây bệnh tiềm sinh trong xác bả cây bệnh. Có lẽ bệnh được truyền qua hạt 
giống.  
 
 III. CÁCH PHÒNG TRỊ BỆNH. 
 
     - Áp dụng chế độ luân canh định kỳ và vệ sinh đồng ruộng. 
 
     - Chọn hạt giống từ ruộng không nhiểm bệnh. 
 
     - Khi đậu đã bị nhiểm bệnh, phun thuốc gốc đồng để hạn chế phần nào thiệt hại do bệnh 
gây ra. 
 
 

BỆNH ĐỐM MẮT ẾCH (Frog-eye leaf spot disease) 
 
     Bệnh hiện diện ở Á Châu và ở Mỹ, đã làm thất thu lớn ở các tiểu bang thuộc miền Nam 
nước Mỹ. 
 
I. TRIỆU CHỨNG BỆNH. 
 
   - Trên lá: đốm bệnh có dạng mắt ếch. Trên một cây, có thể có hàng trăm đốm bệnh trên lá. 
Đốm có màu nâu hơi đỏ với viền hẹp rõ nét, giữa đốm có màu trắng hoặc màu xám tro (ash-
grey). Dấu hiệu tiêu biểu của bệnh là giữa đốm có những chùm đính bào đài  (conidiophores) 
màu xám đậm. Ở những giống dài ngày, phiến lá dễ bị hủy hoại, lá rụng sớm, làm thất thu 
lớn. 
 
   - Trên thân: lúc đầu, đốm bệnh có màu đỏ với viền đen. Sau đó, giữa đốm có màu xám tro 
và viền chuyển sang màu đỏ. Đốm bệnh trên thân cây ít xuất hiện như đốm bệnh ở lá và chỉ 
hiện diện khi hạt đang giai đoạn chín. Trái và hạt cũng có thể bị nhiểm bệnh cùng lúc. 
 
II. TÁC NHÂN GÂY BỆNH. 
 
             Tác nhân: do nấm Cercospora sojina  Hara (Cercospora diazu Miura) 
 
     Đính-bào-đài ngắn, thường mọc thẳng, nhô lên khỏi khối stroma thành từng chùm nhỏ. 
Đính-bào tử hình sợi, thon dài, có sáu vách ngăn, màu nâu hoặc đen hơi xanh, phân bố nhờ 
gió. Nấm bệnh tiềm sinh trong lá, thân cây và hạt đậu. 
 
III. CÁCH PHÒNG TRỊ. 
 
     Trồng giống ngắn ngày và luân canh sẽ mang lại hiệu qủa phòng bệnh cao nhất. 
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CÁC BỆNH KHÁC TRÊN LÁ 
 
 

ĐỐM VÒNG NÂU ĐỎ (Target spot). 
 
     Đốm bệnh có dạng tròn đều hoặc không đều, màu nâu đỏ, có các vòng đồng tâm, kích 
thước: 1-12 mm, có khi lớn hơn. Bệnh do nấm Corynespora cassiicola (Berk. & Curt.) Wei. 
Phòng bệnh bằng cách luân canh, dùng giống kháng và vệ sinh đồng ruộng. 
 

ĐỐM VIỀN NÂU (Phyllosticta leaf spot). 
 
     Đốm tròn hoặc bầu dục hoặc bất dạng, màu xám hoặc nâu, có viền nâu sậm, thường xuất 
hiện từ bìa lá vào. Bệnh do nấm phyllosticta  sojicola Massal. 
 

PHẤN TRẮNG (Powdery mildew). 
 
     Mặt trên lá bị phủ bởi những đám nấm mỏng, màu trắng hoặc xám. Bệnh do nấm 
Microsphaera diffusa Cke. & Pk.. Cần thiêu hủy cây bệnh để tránh lây lan. 
 

    ĐỐM ĐEN (Black patch) 
 
     Đốm tròn đều hoặc không đều, màu vàng nhạt, có viền màu đỏ huyết. Đốm bệnh có màu 
nâu sậm hoặc màu đen ở giai đoạn sau của bệnh. Bệnh do nấm Rhizoctonia leguminicola 
Gough & Elliott. Bệnh ít gây hại nên không cần phòng trị, có thể thiêu hủy cây bệnh và dọn 
sạch ruộng bệnh để tránh lây lan. 
 

ĐỐM VÒNG NÂU (Alternaria leaf spot). 
 
     Đốm có màu nâu với những vòng đồng tâm, có kích thước: 5-25 mm. Nhiều đốm liên kết 
lại làm cháy lá. Bệnh do nấm Alternaria sp. Phòng bệnh bằng cách che bớt ánh sáng thiêu đốt 
ở giai đoạn cây con và phun thuốc phòng trị rầy mềm. 
 
 



Giáo Trình Bệnh Cây Chuyên Khoa 138

BỆNH TRÊN THÂN và RỂ: 
 
 

BỆNH THÁN THƯ (ĐÉN) (Anthracnose) 
 
     Bệnh được ghi nhận đã gây hại nặng ở Nhật và Mỹ. Ở Việt Nam, bệnh cũng thường xảy ra, 
đôi khi gây thiệt hại đáng kể. 
 
I. TRIỆU CHỨNG BỆNH. 
 
     Bệnh tấn công trên nhiều bộ phận của cây: lá, thân, trái và hạt.  Trên lá: đốm bệnh màu 
nâu đỏ, sau đó có màu trắng xám, xuất hiện  ở gân lá. 
 
   - Trên thân: đốm bệnh có màu trắng xám. 
 
   - Trên trái: lúc đầu, đốm bệnh có màu nâu đỏ, sau đó có màu trắng xám hoặc màu nâu đen. 
Đốm bệnh lan rộng làm trái phát triển không đều đặn, khô và xoắn lại (Hình 8). 
 
   - Trên hạt: diệp tiêu có những đốm cháy nâu, nấm bệnh sẽ tấn công vào thân cây . Hạt 
giống bị nhiểm nặng thì cây con thường bị chết  trước khi mầm nhô khỏi mặt đất. 
 
     Đặc biệt, ở giai đoạn sau của bệnh, trên đốm bệnh có các thể sinh sản (fruiting bodies) của 
nấm bệnh, chúng tạo nên những chấm đen rồi kết thành các vòng khoen đồng tâm trên dốm 
bệnh. 
 
 II. TÁC NHÂN GÂY BỆNH. 
 
     Tác nhân: do nhiều loài nấm Colletotrichum như:0 (Schw.) Andrus & W. D. Moore, C. 
glycines Hori, v.v... Bệnh cũng do loài nấm Gloeosporium sp. và loài nấm    Glomerella 
glycines Hori (Hình 9). 
 
     Thể sinh sản của các nấm bệnh nêu trên có dạng hình cầu, hình chai cổ ngắn hoặc hình 
đĩa. Trong đó, dạng hình đĩa (đĩa đài = acervulus) thường gặp nhất. Mỗi đĩa đài có nhiều lông 
cứng (setae) màu nâu đen, có 12 - 40 cái mọc tua tủa nhô ra khỏi bề mặt của đĩa  đài. Đĩa đài 
mang các đính-bào-tử một tế bào, không màu, có hình thoi hơi cong, kích thước: 15,5-25,5 x 
3,5-4,5 micron. 
 
III. CÁCH PHÒNG TRỊ BỆNH. 
 
   - Áp dụng một số phương pháp phòng bệnh cề kỷ thuật canh tác và vệ sinh đồng ruộng giống 
như đối với bệnh Rỉ. 
 



Giáo Trình Bệnh Cây Chuyên Khoa 139

   - Có thể xịt thuốc phòng trị bệnh: Bordeaux 0,8-1%, Zineb 0,2% hoặc Benomyl, Mancozeb. 
 
 

BỆNH THỐI THÂN và TRÁI (Pod and stem blight) 
 
   I. TRIỆU CHỨNG BỆNH. 
 
     Bệnh xuất hiện và gây hại vào giai đoạn tăng trưởng cuối của cây. Trên thân và trái có 
những đốm màu nâu sáng, nhũn nước, có viền không rõ. Trên các vết bệnh đã già hoặc chết, 
xuất hiện các túi đài của nấm bệnh, chúng xếp rời rạc hay thành hàng. 
 
     Thân bị nhiểm bệnh thường có những vết sưng (canker) màu nâu bao quanh thân cây, nơi 
mọc ra chồi non hoặc nơi tiếp nối giữa thân và nhánh hoặc nơi nhánh bị gảy. Thân cây chết 
dần và thắt lại, trong thân bị đổi màu và có các túi đài màu sậm. 
 
     Trái bị nhiểm bệnh sẽ khô héo, nhăn nheo, cho hạt nhỏ, hạt nẩy  mầm kém, vỏ hạt trắng. 
Nếu bị nhiểm bệnh sớm, trái bị rụng sớm,  trước khi hạt phát triển đầy đặn. 
 
II. TÁC NHÂN GÂY BỆNH. 
 
     Bệnh do nấm Diaporthe phaseolorum var. sojae (Lehm.) Wehm. và D. phaseolorum var. 
caulivora Athow & Caldwell, giai đoạn sinh sản vô tính là Phomopsis sojae Lehm.; var. 
caulivora thường gây hại trên  thân. 
 
     Các bao nang có miệng (perithecia) được thành lập trên thân cây đã chết vào suốt mùa 
đông, và sẽ phóng thích các nang (asci) khi  sang xuân. Nấm bệnh cũng tiềm sinh qua đông 
trong hạt nhiểm bệnh. Perithecia nằm trong khối stroma, có hình bầu dục với một cái cổ nhỏ. 
Nang không có cuống, hình gậy, có 8 nang bào tử (ascospores) được xếp thành 1-2 hàng. Nang 
bào tử có hình ellip dài, trong suốt, có một vách ngăn, kích thước: 2-5 x 10-18 micron. 
 
     Giai đoạn sinh sản vô tính ở dạng túi đài có miệng, hơi tròn, có một cổ ngắn hoặc không có 
cổ. Đính bào đài mỏng manh, dẹp, đơn giản và trong suốt. Đính bào tử có dạng thẳng, trong 
suốt, kích thước: 2-3 x 6-7 micron. 
 
        Mầm bệnh lưu tồn chủ yếu trong xác cây bệnh và trong hạt.  
 
III. CÁCH PHÒNG TRỊ BỆNH. 
 
   - Chọn hạt giống từ ruộng không nhiểm bệnh, khử hạt. 
 
   - Thiêu hủy cây bệnh, vệ sinh đồng ruộng kỹ. 
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   - Phun thuốc Zineb suốt thời gian trổ hoa (4-6 lần) để phòng trị bệnh trên trái. 
 
 
 

BỆNH THỐI ĐEN (Charcoal rot) 
 
I. TRIỆU CHỨNG BỆNH. 
 
     Bệnh khá phổ biến và gây thiệt hại đáng kể. Bệnh tấn công cây con và cả cây trưởng 
thành, tuỳ vào giai đoạn bị nhiểm bệnh, cây có các triệu chứng khác nhau: 
 
   - Cây con: gốc thân có màu nâu sậm hoặc đen, cây héo chết. 
 
   - Cây lớn: bệnh thường biểu hiện triệu chứng vào giai đoạn sau khi trổ hoa. Lá bị đổi sang 
màu vàng nhạt, phát triển kém (giống như bị thiếu chất dinh dưỡng), héo rụi nhanh nhưng vẫn 
còn dính trên cành. Lúc đầu, biểu bì ở gốc thân và cổ rể chính bị đổi màu xám nhạt hay xám 
trắng; sau đó, các mô gỗ bên trong có sọc nâu đỏ và dưới mô    biểu bì có nhiều hạt đen, . Ở 
vết bệnh già, mô biểu bì vở ra từng mãnh và những hạt nhỏ màu đen xuất hiện trông như bột 
đen. Những hạt nhỏ nầy chính là các hạch nấm (sclerotia) của nấm bệnh. Cây bị bệnh dễ bị 
tróc gốc vì chỉ còn rể chính mà thôi (Hình 10). 
 
II. TÁC NHÂN GÂY BỆNH. 
 
     Bệnh do nấm Macrophomia phaseoli (Maublanc) Ashby. Hạch nấm có dạng hình cầu hoặc 
bán cầu, bề mặt láng, có màu đen than, có kích thước: 30-110 micron, có thể tồn tại trên hai 
năm trong đất tự nhiên. Mầm bệnh lưu tồn chủ yếu ở dạng hạch nấm và sợi nấm ở trong rể và 
gốc thân. Thời gian sống sót trong điều kiện đất ẩm hoặc bị    ngập nước của hạch nấm là 
không quá 8 tuần và của sợi nấm là không quá 7 ngày. 
 
III. CÁCH PHÒNG TRỊ BỆNH. 
 
   - Thiêu hủy cây bệnh và vệ sinh đồng ruộng. 

 
   - Nên cho nước vào ruộng rồi giữ ẩm hay cho ngập 3-4 tuần trước khi gieo trồng, nhằm diệt 
nguồn bệnh. 
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BỆNH HÉO CÂY CON (Rhizoctonia rot, damping off) 
 
 
I. TRIỆU CHỨNG BỆNH. 
 
     Bệnh có thể tấn công suốt giai đoạn sinh trưởng của cây, thường gây thiệt hại nặng cho cây 
con. 
 
   - Cây con: cổ thân bị úng và teo tóp lại, cây bị ngả ngang nhưng lá vẫn còn xanh tươi, sau đó 
,lá mới héo. Bệnh thường tấn công mạnh vào 5-10 ngày sau khi gieo.  
 
   - Cây lớn: bệnh xâm nhiểm ở thân, nhất là ở phần gốc thân, làm cho mô vỏ bị thối nâu hoặc 
nâu đen, viền vùng thối không đều đặn và có màu nâu đỏ, phần bệnh hơi lõm vào, sau đó thân 
bị nứt ra. Lá héo khô rồi rụng dần. 
 
        Bệnh được nhận diện dễ dàng nhờ vào dấu hiệu của bệnh, đó là các sợi nấm, hạch nấm 
của nấm gây bệnh, chúng phát triển ngay trên vết bệnh ở gốc thân, phát triển lan lên thân và 
vùng đất quanh gốc cây. Rể bị thối và thường có màu nâu đỏ (Hình 11). 
 
     Tuy nhiên, ở ngoài đồng, bệnh thường dễ bị nhầm lẫn với thiệt hại do ruồi đục thân đậu 
nành (Melanagromyza sojae), có thể phân biệt nhờ vào các dấu hiệu bệnh nêu trên. Bệnh 
cũng thường xuất hiện cùng lúc với thiệt hại do ruồi đục thân do điều kiện thời tiết nóng và 
ẩm đều phù hợp cho hai loại dịch hại nầy. 
 
II. TÁC NHÂN GÂY BỆNH. 
 
     Bệnh do nấm Rhizoctonia solani Kuhn, giai đoạn sinh sản hữu tính là Thanatephorus 
cucumeris thuộc lớp Nấm Đãm. Sợi nấm màu trắng, hạch nấm màu trắng lúc mới thành lập, 
sau đó, có màu nâu vàng hoặc nâu đen, hạch nấm hình cầu có bề mặt trơn láng, kích thước: 1-
2 mm. Đây là hai dạng lưu tồn và lây lan chủ yếu của mầm bệnh. 
 
III. CÁCH PHÒNG TRỊ BỆNH. 
 
     Áp dụng biện pháp phòng trị bệnh giống như đối với bệnh Cháy nhũn lá, tuy nhiên, khi áp 
dụng thuốc, cần chú ý khử đất và phun thuốc ở  gốc thân. 
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BỆNH HÉO RỦ (Fusarium wilt, Fusarium root rot) 
 
I. TRIỆU CHỨNG BỆNH. 
 
     Bệnh xuất hiện ở cây con và cả cây trưỡng thành. Các lá dưới thấp bị vàng trước rồi lan 
dần lên các lá trên, sau cùng, cả cây bị vàng héo, lá rụng dần. Rể bị thối, phát triển kém. Gốc 
thân có nhiều sợi nấm trắng bao quanh dày đặc (Hình 11). Trong thân, các mô dẫn truyền có 
màu nâu và có nấm phát triển. 
 
II. TÁC NHÂN GÂY BỆNH. 
 
     Bệnh do nấm Fusarium orthoceras Appel & Wr., F. oxysporum f. sp.  glycines. Đính bào tử 
cuả nấm bệnh có hai dạng là tiểu đính bào tử (micro-conidia) và đại đính bào tử (macro-
conidia), chúng được lan truyền nhờ gió và nước. 
 
     Nấm bệnh lưu tồn trong đất và trong xác cây bệnh. Nấm xâm nhiểm vào rể qua các vết 
thương (do cơ học hoặc do tuyến trùng chích hút rể) rồi phát triển lên thân, chủ yếu là làm 
nghẻn sự vận chuyển nước và chất dinh dưỡng trong cây, gây ra hiện tượng vàng lá héo cây, 
ngoài ra, nấm còn tiết độc chất hại cây. 
 
 III. CÁCH PHÒNG TRỊ BỆNH. 
 
   - Vun gốc cây con được vững chắc, tránh gây thương tích cho gốc thân và rể cây trong lúc 
chăm sóc. Tránh trồng đậu nơi đất bị úng  nước. 
 
   - Ngăn ngừa tuyến trùng trong đất. 
 
   - Phun thuốc phòng trị bệnh: dùng Copper B, Benomyl (Benlate), Rovral 50WP hoặc 
Thiaphenate methyl (Topsin M). Benomyl và Topsin M còn có khả năng xua đuổi tuyến trùng 
trong đất. 
 
 
 

BỆNH THỐI RỂ (Phytophthora root rot) 
 
     Bệnh thường xuất hiện ở những nơi trũng thấp trong ruộng, do đất bị úng nước. Tuy nhiên, 
vào mùa ẩm ướt, bệnh cũng có thể xuất hiện ở chỗ đất cao hơn. Bệnh trầm trọng nhất ở đất 
sét nặng.  
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 I. TRIỆU CHỨNG và TÁC NHÂN GÂY BỆNH. 
 
     Bệnh gây hại cây con và cây khá lớn. Ở cây con, bệnh gây chết rất nhanh, còn ở cây đã 
lớn thì hiện tượng chết chậm hơn. 
 
   - Cây con bị nhiểm bệnh: thường chết trước khi cây nhô ra khỏi đất, hoặc khô héo và chết 
ngay sau khi cây nhô ra khỏi đất, hoặc thân bị úng, lá héo vàng, cây chết sau đó. 
 
   - Cây khá lớn: có triệu chứng thường gặp nhất là thân cây và phần chân các nhánh dưới có 
màu nâu chocolate; các lá dưới bị vàng ở phần phiến lá giữa các gân hay dọc theo bìa lá, 
bệnh tăng dần, các lá đọt bị vàng nhanh, cây khô héo rồi chết. Lá héo nhưng vẫn còn  dính 
trên cành cây chết trong khoảng 5-7 ngày rồi mới rụng. 
 
     Rể phụ có màu nâu đen, bị thối. Lúc đầu, bên ngoài thân và rể chính có thể vẫn bình 
thường, nhưng bên trong bị đổi màu, sau đó, lộ màu nâu tối ra bên ngoài. Rể bị thối từng phần 
hay toàn bộ rể. Bệnh có thể gây thối hạt (Hình 12). 
 
     Thân và lá cũng có thể bị nhiểm bệnh do nước bắn tóe từ đất lan truyền bệnh. 
 
     Bệnh do nấm Phytophthora megasperma Drechs. var. sojae A.A.  Hildeb. 
 
 II. CÁCH PHÒNG TRỊ BỆNH. 
 
     Biện pháp tốt nhất là chọn trồng giống kháng bệnh thích hợp cho từng vùng. Tránh trồng 
trên ruộng đất nặng. 
 
 
 

CÁC BỆNH KHÁC TRÊN THÂN và RỂ 
 
   1. Thối nâu thân (Brown stem rot): 
 
     Bệnh do nấm Cephalosporium gregatum  Allington & Chamberlain. Trong thân có màu 
nâu. Cần luân canh để phòng bệnh. 
 
   2. Thối gốc (Pythium rot): 
 
     Bệnh do nấm Pythium ultimum Trow. và P. debaryanum Hesse. Gốc cây có màu nâu, bị 
nhũn nước rồi héo. Cần khử hạt và đất. 
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   3. Rể thối nâu (Phymatotrichum root rot): 
 
     Bệnh do nấm Phymatotrichum omnivorum (Shear) Dug.. Lớp vỏ rể bị hủy họai và có các 
sợi nấm màu nâu nhạt. Cần khử hạt và đất. 
 
   4. Thối nâu có hạch (Sclerotial blight, Southern blight): 
 
     Bệnh do nấm Sclerotium rolfsii Sacc.. Gốc thân thối, có nhiều sợi nấm trắng bao quanh. 
Nấm bệnh tạo ra các hạch nấm lớn, màu nâu. Nên luân canh với bắp hoặc bông vải, cày chôn 
vùi xác cây bệnh sâu khoảng 10 cm. 
 
   5. Thối thân (Stem rot): 
 
     Bệnh do nấm Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) D.By.. Nấm thường tấn công vào phần thân 
bên dưới. Các sợi nấm trắng như bông bao phủ quanh phần thân dưới, có các hạch nấm màu 
đen. to và cứng. Cần chọn trồng hạt giống tốt. 
 
 
 

BỆNH HẠI HẠT và CÂY CON 
 
 
     Hạt giống từ khi còn được mang trên cây sắp thu hoạch , đến giai đoạn tồn trữ và được 
mang ra trồng, có thể bị nhiểm nhiều loại bệnh Hạt mang mầm bệnh bên trong hoặc trên lớp 
vỏ hạt. 
 
   - Đối với bệnh đốm phấn: các động-bào-tử (oospores, resting spores) đôi khi tạo nên một lớp 
trắng như sửa bao quanh hạt.  
 
   - Đối với bệnh hạt tím: trên hạt có vết tím. 
 
   - Đối với bệnh mốc vàng hạt: hạt bị một lơp nấm màu nâu vàng, do nấm Aspergillus sp. 
 
   - Đối với bệnh hạt nâu: hạt có màu nâu tối, do một loài nấm Alternaria tấn công. 
 
   - Đối với một số bệnh có khả năng truyền qua hạt, như: Chấm đỏ lá, Đốm nhũn lá, Khảm,...: 
các bệnh nầy thường không cho triệu chứng trên hạt. 
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BỆNH HẠT TÍM ( Purple seed stain = Purple stain diseaae) 
 
     Bệnh xảy ra ở Á Châu và Mỹ Châu, đôi khi gây hại nặng. 
 
 I. TRIỆU CHỨNG BỆNH. 
 
     Bệnh xuất hiện trên lá, thân, trái và hạt. 
 
   - Trên lá: đốm bệnh có dạng góc cạnh không đều đặn, màu nâu hơi đỏ, đường kính trung 
bình là 1,5 mm. Triệu chứng nầy càng tiêu biểu vào giai đoạn tăng trưởng cuối của cây đậu. 
Các đốm bệnh thường liên kết lại làm chết từng mãng lá. 
 
   - Trên thân và trái: mô thân và trái ngả sang màu nâu đỏ khi bệnh đã phát triển. 
 
   - Trên hạt: bệnh nhẹ thì đốm bệnh là đốm nhỏ xuất hiện rải rác và không rõ; bệnh nặng thì 
đốm phát triển đầy trên vỏ hạt, thay đổi từ màu hồng hoặc tím nhạt sang tím đỏ hoặc tím đậm, 
tạo thành các  đường vân trên vỏ hạt, thường xuất phát từ tể hạt. Sau đó, vỏ hạt  bị răn nứt, hạt 
nhỏ và bị méo mó. Hạt thường không nẩy mầm, nếu còn    nẩy mầm được, nấm bệnh sẽ lan 
qua rể và diệp tiêu. Diệp tiêu cong  lại, có màu nâu đỏ và chết khô. 
 
 II. TÁC NHÂN GÂY BỆNH. 
 
   Tác nhân: do nấm: Cercospora kikuchii (Matsu & Tomoyasu) Gardner, và 10 loài 
Cercospora khác. 
 
     Các khảo cứu ở bang Mississippi (Mỹ) cho thấy có 10 loài nấm Cercospora được ly trích từ 
nhiều loại ký chủ, đều có khả năng gây bệnh hạt tím đậu nành, khi tiêm chủng vào trái đang 
phát triển Tuy nhiên, trong điều kiện tự nhiên, chúng có thể gây bệnh nầy hay không thì đang 
còn được nghiên cứu. 
 
     Loài Cercospora kikuchii được phân biệt với loài C. sojina (gây bệnh đốm mắt ếch) nhờ 
vào đặc tính của đính-bào-tử: trong suốt, số lần phân vách nhiều (có thể lên đến 20 lần). Bào 
tử nẩy mầm tối hảo ở 25-26 độ C. Nếu gieo hạt giống bị nhiểm bệnh, sợi nấm bệnh sẽ  phát 
triển từ vỏ hạt qua tử diệp rồi lan sang thân của cây con. Nấm sẽ sớm sinh ra nhiều bào tử 
trên cây con. Bào tử được phát tán nhờ gió và mưa, lây lan sang cây khác. Nấm bệnh có khả 
năng tiềm sinh trên thân, lá cây và hạt bệnh. 
 
 III. CÁCH PHÒNG TRỊ BỆNH. 
 
   - Dùng hạt giống tốt, không mang mầm bệnh. Khử hạt sẽ giúp cây con không bị nhiểm bệnh.  
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   - Dùng giống kháng bệnh: các giống cho phản ứng khác nhau đối với bệnh nầy, nên việc 
trồng giống kháng bệnh là hiệu qủa nhất. Có một số giống kháng trung bình: Hill, Lee, Davis, 
Semmes, Hawkeye 63, Clark 63, Lindatin 63, Altona,... 
 
   - Thiêu hủy kỹ xác bả cây bệnh trước và sau vụ mùa. 
 
   - Dùng thuốc hợp chất Cu có thể hạn chế được phần nào thiệt hại. Khi có 60% trái no hạt, có 
thể phun hợp chất Benzimidazol như  Benomyl 50WP, Derosal 60WP để phòng trị bệnh. 
 
 

BỆNH MỐC VÀNG HẠT 
 
     Đây là bệnh phổ biến rộng ở ĐBSCL và miền Đông Nam bộ. Bệnh đã gây hại khá trầm 
trọng, nhiều ruộng đã phải thiêu hủy toàn bộ và gieo lại, làm trễ thời vụ và hao tốn hạt giống. 
Qua theo dõi, chúng  tôi ghi nhận rằng đậu nành được thu hoạch vào mùa nắng thì sẽ ít bị 
nhiểm bệnh nầy hơn là vào mùa mưa. Cũng có ghi nhận cho rằng, giống  có hàm lượng chất 
béo càng cao thì càng dễ nhiểm bệnh nầy. 
 
I. TRIỆU CHỨNG và TÁC NHÂN GÂY BỆNH. 
 
     Hạt bị phủ một lớp mốc màu vàng xanh, vàng sậm hoặc nâu vàng tùy theo giai đoạn phát 
triển của bệnh. Hạt bệnh thường mất khả năng nẩy mầm, trong trường hợp bệnh nhiểm nhẹ thì 
hạt có thể mọc mầm được nhưng cây con phát triển yếu và chết rất nhanh (Hình 13).  
 
     Bệnh do nấm Aspergillus spp., nấm bệnh có thể tấn công hạt đang được tồn trữ hoặc vừa 
được gieo xuống đất hoặc còn được mang trong trái ngoài đồng. Nấm bệnh được lưu tồn trong 
không khí, trong đất,  trong nước và xác cây bệnh ngoài đồng, nhưng chủ yếu là trong hạt  
giống. 
 
II. CÁCH PHÒNG TRỊ BỆNH. 
 
     Vệ sinh đồng ruộng, khử đất và khử hạt giống trong khi tồn trữ và trước khi gieo. Bố trí thời 
vụ thích hợp để khi đậu cho trái và chín không rơi vào lúc có mưa. 
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CÁC BỆNH KHÁC TRÊN HẠT 
 
1. Đốm nâu hạt (Yeast spot, Nematospora spot): 
 
     Bệnh do nấm men Nematospora coryli Pegl. Trên trái và hạt có những đốm màu hơi vàng 
hoặc nâu. Trong giai đoạn trái tượng hạt, bọ xít (bugs) đến chích hút gây vết thương trên trái, 
tạo cửa ngõ cho nấm bệnh xâm nhiểm vào hạt. Hạt bệnh thường nhỏ và co dúm lại.  
 
     Nấm bệnh phát triển từ tế bào men bằng cách nẩy chồi (budding). Tế bào men trưỡng 
thành có hình cầu, không màu, kích thước: 15-20 micron. Chúng cũng phát triển bằng nang 
bào tử (ascospores), mỗi nang bào tử có hai tế bào, không màu, dạng dài với một đầu có hình 
roi, kích thước: 38-40 x 2-3 micron. Diệt bọ xít để phòng trị bệnh. 
 
2. Than hạt (Soybean smut): 
 
     Bệnh do nấm Melanopsichium missouriense Whitehead & Thirum.  
 
     Trái và hạt nhỏ lại. Nấm bệnh phát triển trên hạt thành miếng than đen hơi nâu. 
 
3. Bạc màu hạt (Pod & stem blight): 
 
     Vỏ hạt bị mất màu, nhăn nheo và rạn nứt. Bệnh do nấm Diaporthe phaseolorum var. sojae. 
Áp dụng cách phòng trị như ở bệnh Thối thân và trái. 
 
 

B. CÁC BỆNH DO VI KHUẨN (Bacterial disease) 
 
 

BỆNH CHẤM ĐỎ LÁ 
(Bacterial pustule hoặc Pustulate leaf spot) 

 
 
I. TÌNH HÌNH VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA BỆNH. 
 
          Bệnh còn được gọi là "bệnh vết phồng vi khuẩn" hay "bệnh đốm ướt". Sau bệnh rỉ, đây 
là bệnh khá phổ biến trên nhiều giống đậu nành. Ở một số nơi chuyên canh đậu nành trên thế 
giới, như ở tiểu bang Illinois (Mỹ), hầu hết các giống đều bị nhiểm bệnh nầy. Bệnh  thích hợp 
trong điều kiện khí hậu ấm áp, lan truyền từ năm nầy sang năm khác bằng lá bị bệnh và có 
thể từ hạt giống. 
 



Giáo Trình Bệnh Cây Chuyên Khoa 148

          Bệnh tấn công cả cây con lẫn cây trưởng thành, nhưng bệnh thường phát triển trầm 
trọng từ khi ra hoa trở về sau. 
 
 II. TRIỆU CHỨNG BỆNH. 
 
          Bệnh xảy ra trên lá, thân, cành và trái, chủ yếu là trên lá. 
 
     - Trên lá: vết bệnh là những đốm nhỏ 1-2 mm, có góc cạnh hay bất  dạng, màu xanh hơi 
vàng với tâm màu nâu đỏ. Mô tế bào ở giữa đốm  bệnh phồng lên như bị ung thư, có một vòng 
hơi trũng bao quanh. 
 
          Khi bệnh phát triển, trên lá có những mãng vàng hoặc nâu với  các đốm nhỏ màu nâu 
đậm. Sau đó, các mãng nầy bị thủng rách lổ chổ, do các mụn ở giữa đốm bệnh bị khô và rụng 
đi (Hình 15). Bệnh  nặng, cây rụng hết lá. 
 
          Triệu chứng ban đầu trông dễ nhầm lẫn với bệnh rỉ, nhưng được phân biệt nhờ vào kích 
thước, hình dạng, màu sắc và độ nhô của đốm bệnh: vết bệnh rỉ nhỏ, sắc gọn hơn. 
 
          Triệu chứng ở giai đoạn sau của bệnh trông dễ nhầm lẫn với bệnh Đốm nhũn lá 
(bacterial blight). Tuy nhiên, bệnh được phân biệt nhờ vào đặc tính hình thành sớm một vòng 
nhũn nước quanh đốm bệnh của bệnh Đốm nhũn lá và hiện tượng thủng lổ chổ trên lá cũng  
xuất hiện rất sớm ở bệnh Đốm nhũn lá. 
 
     - Trên thân và cành có các sọc ngắn màu nâu đỏ. Trên trái có vết bệnh hình tròn. 
 
III. TÁC NHÂN GÂY BỆNH. 
 
            Tác nhân: do vi khuẩn Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dowson 
 
          Vi khuẩn hoạt động, có 1-2 chiên mao ở một cực (đầu), kích thước: 1,4-2,3 x 0,5-0,9 
micron, thuộc gram âm (G-), không tạo bào tử, không có lớp dịch nhờn. Vi khuẩn xâm nhập 
vào cây qua vết thương hoặc qua khí khẩu (stomata). Vi khuẩn lưu tồn trong xác bả cây bệnh 
và trong hạt giống. 
 
IV. CÁCH PHÒNG TRỊ BỆNH. 
 
     - Trồng giống kháng bệnh: các ghi nhận trong và ngoài nước cho thấy có các giống kháng 
được bệnh nầy như: Scott, Clark 63, Black eyebrow, Davis, Vân Nam, Ô môn 1, Năm căn 1, 
Việt khái 3, Hòa khánh, 74, MTĐ 9, MTĐ 10, MTĐ 13 và MTĐ 14. 
 
     - Vệ sinh đồng ruộng, cày sâu, trồng thưa và luân canh.  Khử hạt. 
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     - Phun thuốc phòng trị: dùng Kasuran, Bordeaux , Copper Zinc hoặc các thuốc gốc Cu khác. 
Ngoài ra, có triển vọng dùng biện pháp Sinh học (nấm hoặc vi khuẩn đối kháng) trong việc 
phòng trị bệnh nầy. 
 
 

BỆNH ĐỐM NHŨN LÁ (Bacterial blight) 
 
I. TRIỆU CHỨNG BỆNH. 
 
     - Trên lá: có những đốm nhỏ nhũn nước, có màu vàng đến màu nâu dợt, dạng góc cạnh, 
xung quanh có viền nhũn nước và có quầng màu xanh hơi vàng. Tâm đốm bệnh sẽ khô và đổi 
sang màu nâu đỏ đến màu đen. Đốm bệnh gần giống với bệnh Chấm đỏ lá, nhưng đốm bệnh 
không nhô lên khỏi hai bề mặt của lá và dễ bị rách sớm làm lá bị thủng  lổ chổ. Bệnh nặng 
làm lá rách từng mãng lớn (Hình 16). 
 
     - Trên thân, cuống lá và trái cũng có đốm màu nâu đỏ như ở lá. Bệnh từ trái sẽ lan vào hạt.  
 
II. TÁC NHÂN GÂY BỆNH. 
 
          Tác nhân: do vi khuẩn Pseudomonas glycinea Coerp. var japonica (Takimoto) Savulescu  
(P. glycinea pv. glycines) 
 
          Vi khuẩn có 1-4 chiên mao ở một đầu, có kích thước: 1,6-3 x 0,6-0,8 micron. Vi khuẩn 
vào nhu mô bằng cách qua khí khẩu. Vi khuẩn thường lan dọc theo gân lá nên triệu chứng 
rách lá thường xảy ra dọc theo gân lá. 
 
          Mầm bệnh lưu tồn chủ yếu trong xác cây bệnh và trong hạt. 
 
III. CÁCH PHÒNG TRỊ BỆNH. 
 
     - Khi phát hiện có cây bệnh, nhổ và thiêu hủy rồi rắc vôi bột vào đất. 
 
     - Khử độc dụng cụ chứa hạt giống bằng HgCl2 0,2% hoặc formol 3% hoặc bằng nước đun 
sôi. 
 
     - Tránh trồng vào mùa mưa. Dùng giống kháng hoặc ít nhiểm bệnh. Chọn hạt giống từ 
những ruộng khộng bị nhiểm bệnh. 
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CÁC BỆNH KHÁC 
 
  1. HÉO CÂY (Bacterial wilt): 
 
          Cây con cằn cổi, điểm sinh trưởng bị chết sớm. Lá nhỏ, màu vàng, đổi màu ở bó mạch. 
Thân ốm yếu, trái không đầy hạt. Hạt bệnh trông bên ngoài vẫn bình thường hay có màu vàng 
sáng do có nhiều vi khuẩn nằm bên dưới lớp vỏ hạt; đôi khi có giọt dịch nhầy màu vàng tiết ra 
ở tể hạt. 
 
          Bệnh do vi-khuaån Corynebacterium flaccumfaciens (Hedges) Dows. 
 
          Nên dùng hạt giống từ ruộng không nhiểm bệnh hoặc dùng giống kháng bệnh. 
 
          Ngoài ra, hiện tượng héo cây còn do hai loài vi khuẩn khác gây ra: 
 
     - Do Corynebacterium sp.: cây bị lùn trầm trọng, trái không đầy hạt và bị biến dạng, cây 
héo. 
 
     - Do Pseudomonas solanacearum: cây lùn, héo và chết nhanh nếu bị nhiểm nặng. 
 
2. QUẦNG VÀNG LÁ (Wild fire): 
 
          Trên lá có những mãng màu nâu nhạt bị chết khô và có quầng vàng rộng bao quanh. 
Bệnh do vi-khuaån Pseudomonas tabaci (Wolf & Foster) F. L. Stevens. Áp dụng cách phòng trị 
như ở bệnh "Chấm đỏ lá". 
 
3. VÀNG LÁ (Chlorosis): 
 
          Có vài lá ngọn bị vàng vào giai đoạn tăng trưởng mạnh nhất của cây, nhưng sau đó 
(khoảng 10-14 ngày), lá trở lại màu xanh bình thường. 
 
          Bệnh do trong đất không có dòng vi-khuẩn Rhizobium chuyên biệt cho giống đậu đang 
trồng nên cây không được cung cấp đạm từ các nốt sần (nodules). Cần bón đầy đủ phân đạm 
cho các giống dễ mẫn cảm với nguyên nhân nầy. 
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C.  CÁC BỆNH DO CÖÏC-VI-KHUAÅN ( Viral diseases ) 
 
 

BBỆNH KHẢM, KHẢM VỎ HẠT 
( Soybean mosaic, Seed coat mottle ) 

 
     Đây là một trong những bệnh quan trọng nhất ở nhiều nơi  trên thế  giới. Mức độ của bệnh 
tùy thuộc vào giống và khí hậu. Nhiệt độ cao, bệnh không biểu hiện  triệu chứng ra ngoài.  
Năng suất có thể  giảm trên 25% . Bệnh được ghi nhận đầu tiên ở Mỹ  vào  những năm đầu 
của thập niên 1900. Bệnh hiện diện ở khắp các vùng trồng  đậu nành trên thế giới. Bệnh xuất 
hiện sớm sẽ dẫn đến thất thu nặng. 
 
     Ở Đồng Bằng  Sông Cửu Long,  từ vụ  ĐX 79-80,  bệnh tỏ ra khá phổ biến. Bệnh có thể 
xuất hiện khá sớm ( vào 4 tuần sau khi gieo )  và gây thiệt hại nặng ở những ruộng không 
được trị bệnh kịp lúc.  
 
 I. TRIỆU CHỨNG BỆNH. 
 
     Lá bị mất màu loang lổ giống như tấm khảm.  Lá nhỏ lại, phát triển không đều, bìa lá cong 
xuống làm lá biến dạng.  Phiến lá bị xếp nếp nhăn nhúm, có màu loang lổ xanh nhạt và xanh 
đậm và thường dày hơn lá bình thường. Dọc gân lá,  mô tế bào nổi rộp lên những mụn màu 
xanh đậm (Hình 14). 
 
     Triệu chứng trên lá trông gần giống triệu chứng đậu nành bị ngộ độc thuốc diệt cỏ 2-4D.  
Việc sử dụng  bất cẩn  thuốc diệt cỏ ở gần ruộng đậu, nhất là  vào những ngày có gió mạnh  
có thể  gây hại cho các ruộng đậu ở cách xa đó 30 - 60 mét. 
 
     Cây lùn  do các lóng thân  phát triển kém. Trái và hạt phát triển chậm lại, nhất là các trái 
ở phần trên của cây. Trái chín chậm, hạt nhỏ, vỏ hạt bị đổi thành  màu nâu nhạt  và đậm 
không đều, từ tể hạt lan ra. 
 
     Triệu chứng bệnh được  biểu hiện rõ  ở 18,5 độ C. Trên 29,5 độ C, triệu chứng sẽ ở dạng 
tiềm ẩn. 
 
II. TÁC NHÂN GÂY BỆNH. 
 
       Taùc nhaân: do cöïc-vi-khuaån SMV (Soybean Mosaic Virus) Soja  virus 1 (Gardner 
Kendrick) Smith 
 
     Soja virus 1 được truyền qua hạt giống, qua côn trùng mang truyền bệnh (vectors) và có thể 
truyền bằng cơ học. Các vectors quan trọng nhất là: các loài rầy mềm Macrosiphum, như M. 
gei, M. pisi và Myzus persicae, Disaulacorthum pseudosolani.  Virus  thuộc loại  lưu toàn không 
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bền trong  cơ thể vectors ( non-persistent virus )  và bị mất  hoạt tính ở nhiệt độ 64-66 độ C 
trong 10 phút. 
 
 III. CÁCH PHÒNG TRỊ BỆNH. 
 
   - Ruộng sản xuất giống  nên được trồng sớm  và bố trí  cách ly  với ruộng sản xuất đại trà. 
 
   - Dùng hạt giống tốt,  đầy đặn,  chống bệnh  hoặc từ ruộng không bị bệnh. Khử hạt trước khi 
gieo như đối với bệnh đốm phấn. 
 
   - Gieo trồng đúng thời vụ, với mật độ vừa phải. 
 
   - Cần phát hiện bệnh sớm và tiêu hủy cây bệnh.  Vệ sinh đồng ruộng, trừ cỏ dại. 
 
   - Phun thuốc phòng trừ côn trùng mang truyền mầm bệnh. 
 
 
 

BỆNH KHẢM VÀNG, HOA LÁ VÀNG ( Yellow mosaic) 
 
     Trước kia, bệnh nầy bị nhầm lẫn  với bệnh Khảm  (Soybean mosaic). Đến năm 1948, bệnh 
nầy mới được xác nhận là  do virus khác  gây ra. Bệnh tương đối ít nghiêm trọng hơn bệnh 
Khảm,  hầu như cây vẫn tăng trưởng và cho năng suất bình thường. Ở Illinois (Mỹ),  bệnh 
phân bố rộng lớn nhưng chưa gây thiệt hại nào đáng kể. Ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, bệnh 
thường xuất hiện cùng lúc với bệnh Khảm  nhưng với tỉ lệ    bệnh ít hơn. 
 
 I. TRIỆU CHỨNG BỆNH. 
 
     Bệnh thường xuất hiện trên lá non: phiến lá có những đốm màu vàng xuất hiện loang lổ 
ngẩu nhiên. Dọc gân chính và giữa các gân lá, có những dãi màu vàng. Lá chỉ hơi xoăn và ít 
biến dạng.  Bệnh nặng làm lá cuộn lại, trở nên khô dòn, rủ xuống và đôi khi  phiến lá bị nổi  
phồng lổ chổ. Cây phát triển chậm lại nên cây hơi lùn và có thể có 
   dạng buội rậm (rosette) ở phần ngọn (chùn đọt). 
 
     Vào giai đoạn cuối của bệnh, các đốm vàng trên lá dần dần bị hoại thư và tạo ra nhiều 
đốm rỉ sắt nhỏ (rusty spots) là phần mô chết. Các đốm rỉ nầy có dạng gần giống như bệnh rỉ, 
tuy  nhiên, nó không nhô lên khỏi bề mặt lá. 
 
 II. TÁC NHÂN GÂY BỆNH. 
 
        Taùc nhaân: do cöïc-vi-khuaån BYMV (Bean Yellow Mosaic Virus) Phaseolus virus 2 Smith . 
Virus không được mang truyền qua hạt giống  mà  bởi dịch cây bệnh và hai loài rầy mềm:  
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Aphis tabae Seop.  và  Macrosiphum pisi Kalt. Virus nầy có một số dạng chuyên tính khác 
nhau,  gây ra  các  triệu chứng bệnh khác nhau chút ít.  Virus có thể chịu được  độ pha loãng 
1:1000, và mất hoạt tính ở 56-60 độ C. 
 
     Ngoài cây đậu nành, mầm bệnh nầy có thể tấn công  một số loài đậu khác, như: đậu Hà 
Lan, đậu cô-ve, đậu ván,... 
 
 III. CÁCH PHÒNG TRỊ BỆNH. 
 
     Áp dụng biện pháp giống như  đối với bệnh Khảm,  nhưng có một đặc điểm hơi khác là 
bệnh nầy không truyền qua hạt giống.  
 
 

BỆNH CHÁY CHỒI (Bud blight) 
 
     Đây là  bệnh ít phổ biến hơn  hai bệnh trên ( Khảm và Khảm vàng), nhưng tỏ ra nghiêm 
trọng nhất do đặc tính xuất hiện bất ngờ  và gây chết cây tức thì.  Ở Illinois,  bệnh nầy đã gây 
hại trầm trọng trên một vài nơi nhưng chưa có biện pháp nào kiểm soát được bệnh nầy. 
 
 I. TRIỆU CHỨNG BỆNH. 
 
     Bệnh được gọi tên như trên là do triệu chứng đầu tiên xuất hiện ở cây con: chồi ngọn có 
màu nâu và bị uốn cong dạng móc câu. Chồi trở nên khô dòn, trong khi lá ở  ngay bên dưới  
xuất hiện  nhiều đốm rỉ màu nâu. Đôi khi trong thân  của các lóng trên ngả màu nâu. Cây lùn  
và không tạo hạt.  Cây  bị nhiểm trể  thì  không tạo trái hoặc trái    nhỏ,  không phát triển 
được,  rụng sớm  hoặc  còn trên cây nhưng có nhiều vết tím. 
 
     Bệnh  thường xuất hiện từ bìa ruộng rồi lan dần vào trong, đây là dấu hiệu cho thấy bệnh 
do côn trùng truyền đi. 
 
II. TÁC NHÂN GÂY BỆNH. 
 
        Tác nhân: do cực-vi-khuẩn TRSV (Tobacco Ring Spot Virus). Mầm  bệnh  được  lan 
truyền  nhờ các vectors  là các loài Cào-cào nhưng được xem như không quan trọng,  mà chủ 
yếu  là lan truyền qua hạt giống. Virus có thể tấn công suốt thời gian sinh trưởng của cây. 
 
III. CÁCH PHÒNG TRỊ BỆNH. 
 
     Qua nhiều năm nghiên cứu tìm giống kháng bệnh nhưng chưa tìm được giống kháng.  Cho 
đến nay,  chưa có  biện pháp nào  hữu hiệu để trị bệnh nầy. Áp dụng các biện pháp phòng 
bệnh như đối với bệnh Khảm.  
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D. CÁC BỆNH DO TUYẾN TRÙNG  
( NEMATODE DISEASES ) 

 
 

BỆNH BƯỚU RỂ (Root-knot nematode) 
 
          Đây là một trong vài bệnh nghiêm trọng do tuyến trùng gây ra  trên đậu nành. Trồng 
đậu nành liên tục trên những ruộng đã bị  nhiểm bệnh nầy thì bệnh càng gia tăng và bệnh trở 
nên yếu tố  chính làm giới hạn năng suất. Đậu nành trồng trên đất cát sẽ dễ      bị nhiểm bệnh 
hơn trên các loại đất khác.  
 
 I. TRIỆU CHỨNG BỆNH. 
 
          Rể cây bệnh có những bướu to (galls) sưng phồng lên, trông dễ nhầm với các nốt sần 
(nodules) ở rể, bướu thường có màu trắng và dạng thon dài, giữa bướu phình to đều ra hai bên 
rể. Các bướu thường tập trung ở gần các chóp rể, trong khi các nốt sần thường  tập trung ở 
phần rể gần gốc cây. 
 
          Cây có thể bị lùn, lá phát triển kém và mất màu, thay đổi màu sắc tùy theo mức độ 
bệnh: có màu xanh nhạt, vàng nhạt, vàng sậm rồi héo nâu và rụng sớm. Mật số tuyến trùng 
trong đất và đặc tính nhiểm bệnh của cây là hai yếu tố quyết định các mức độ nhiểm bệnh. 
Ngoài ra, các yếu tố môi trường như đất cằn và khô hạn cũng  làm tăng triệu chứng bệnh ở 
các bộ phận trên mặt đất. Bệnh nặng, các giống dễ nhiểm có thể chết trước khi trái chín. 
 
 II. TÁC NHÂN GÂY BỆNH. 
 
          Bệnh do tuyến trùng Meloidogyne spp. Loài M. incognita (Common southern root knot 
nematode) phân bố rộng rải ở Châu Phi, Châu Úc, Ấn Độ, Nam Mỹ và nước Mỹ. Còn loài M. 
ignorata (Closely  related nematode) đã gây thất thu lớn ở Brazil. Các loài khác  cũng được 
tìm thấy gây hại đậu naønh là: M. javanica  (Japanese root knot nematode), M. hapla (Northern 
root knot nematode) và M. arenaria (Peanut root knot nematode), các loài nầy xuất hiện trên 
đậu nành trồng ở Ấn Độ, Israel, Thổ Nhỉ Kỳ, Châu Phi và Châu Mỹ. 
 
          Trứng và ấu trùng tiền ký sinh của tuyến trùng M. incognita được tìm thấy trong đất. Ấu 
trùng rất nhỏ, dài khoảng 0,4 mm, là  động vật có dạng dài như con lươn. Mầm bệnh thuộc 
nhóm nội ký sinh. Khi có ký chủ, ấu trùng chui vào rể và phát triển thành con  trưỡng thành. 
Con trưỡng thành cái có dạng quả chanh núm và to. Cách chích hút của chúng sẽ kích thích 
các tế bào rể lớn bất thường, gọi là các "tế bào khổng lồ" tạo thành những u bướu. Các tế bào 
khổng lồ nầy biểu hiện sự phát triển rối loạn của cây, làm  cản trở sự vận chuyển nước và 
dưỡng chất trong hệ thống rể. 
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          Kết qủa của thí nghiệm "Phản ứng tế bào học ở rể của 32 loại cây trồng đối với tuyến 
trùng Meloidogyne javanica" của Trường ĐHNN IV, cho thấy các giống đậu nành thí nghiệm 
như Santa Maria, Palmetto, ĐH4, Nam Vang, đều bị nhiểm bệnh. Ngoài ra, các ký chủ khác 
có mức độ nhiểm bệnh cao hơn, như Cà chua, Đậu bắp, Thuốc  lá, Dưa leo, Đậu đủa, Đậu cô-
ve, Cải xanh, Điền thanh hạt tròn (Sesbania paludosa) và Điền thanh hoa vàng (S. canabina). 
 
          Một số cây không bị tuyến trùng javanica xâm nhập và gây hại là: Đậu phộng mõ két, 
Đậu phộng sẻ, các loại cỏ Stylosanthes, các loại Muồng như Muồng sợi (!ICrotalaria 
juncea!i), Muồng lá tròn (C. striata) và Muồng lá dài (C. usaramoensis) và cây Vạn thọ. Một  
số cây khác ít nhiểm loài tuyến trùng nầy là: một số giống Bắp (Thái hổn hợp sớm, Western 
yellow, Mehico 7, Bắp nếp), một số giống Cao lương (Cosor 1, Cosor 2, Darso, Hegari), cây 
Đoản kiếm (Cốt khí) và cây Trinh nữ không gai. Ở những cây nầy, tuyến trùng sẽ phát triển 
và sinh sản kém. 
 
III. CÁCH PHÒNG TRỊ BỆNH. 
 
           Để phòng trị bệnh, trong sản xuất hiện nay, việc sử dụng  thuốc diệt tuyến trùng chưa 
mang lại hiệu quả cao. Nên biện pháp  tốt nhất là luân canh. 
 
     - Luân canh với các loại cây ít nhiểm hoặc không nhiểm bệnh nêu trên. Đặc biệt, nên tận 
dụng các loại cây phân xanh như: Stylosanthes, Crotalaria hoặc trồng cây Vạn thọ trong hệ 
thống  luân canh để tiêu diệt tuyến trùng javanica. Cũng cần biết rõ thành phần tuyến trùng 
hiện diện trong đất canh tác để chọn cây thích hợp đưa vào hệ thống luân canh, tránh thiệt hại 
do bệnh gây ra. Các nghiên cứu cho thấy ở bang Florida (Mỹ), đậu phộng cũng không bị 
nhiểm bệnh do loài !IM. incognita!i nhưng lại bị nhiểm rất  nặng loài M. arenaria. 
 
     - Cũng có thể phòng bệnh bằng biện pháp hưu canh (summer fallow) nhằm làm giảm mật 
số tuyến trùng trong đất.  
 
 

BỆNH TUYẾN TRÙNG NANG (Soybean cyst nematode) 
 
          Bệnh đã gây thất thu năng suất nặng (gần 50%) ở những vùng trồng đậu nành của Mỹ, 
Nhật, Trung Quốc và Triều Tiên. 
 
I. TRIỆU CHỨNG BỆNH và TÁC NHÂN GÂY BỆNH. 
 
          Cây bị nhiểm bệnh sẽ tăng trưởng chậm lại rõ rệt. Lá mất màu xanh, cây vàng lùn 
giống như bị thiếu đạm, lá rụng sớm, rể sậm màu và không tạo nốt sần. Hoa trổ trễ, hạt xấu 
và năng suất giảm đáng kể. Đậu nành trồng ở đất cát và đất núi lửa (đất có thành phần chất 
hữu cơ thấp) thì đặc biệt dễ bị nhiểm bệnh nầy. 
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          Bệnh do tuyến trùng Heterodera glycines  Ichinohe.  
 
II. CÁCH PHÒNG TRỊ BỆNH. 
 
          Biện pháp chủ yếu trong việc kiểm soát bệnh là việc phòng  bệnh, như: 
 
     - Dùng giống kháng bệnh, như giống Peking. 
 
     - Luân canh với Bông vải, Bắp, Kê (millet), Đậu pisum (Phaseolus vulgaris L.). Thời gian 
luân canh cần thiết được khuyến cáo là 5-6 năm. 
 
          Biện pháp khử đất bằng hóa chất tỏ ra không hữu hiệu lắm và không có hiệu quả kinh 
tế, vì khi có cây chủ, tuyến trùng nầy sẽ phát triển lại rất nhanh, mặc dù tập đoàn tuyến trùng 
đã giảm nhiều khi có xữ lý thuốc trước khi gieo. Do đó, thuốc khử đất để      trị tuyến trùng 
gây bệnh nầy chỉ có hiệu quả khi được kết hợp với biện pháp luân canh thích hợp.  
 
 

BỆNH RỂ CHÙM (Sting nematode) 
 
          Rể phát triể kém, ngắn và to. Các rể hơi kết chùm lại nhau. Lá phát triển kém và có 
màu xanh nhạt. 
 
          Bệnh do tuyến trùng Belonolaimus longicaudatus Rau., thuộc nhóm ngoại ký sinh, chỉ 
được tìm thấy nơi đất cát. Tuyến trùng có khả năng phá hoại mô rể, gây hiện tượng mô bị hoại 
thư nặng. Chỉ cần ở mật số thấp, tuyến trùng cũng đã có thể gây bệnh trầm trọng, vì trong lúc 
tấn công cây, mầm bệnh tạo ra loại phân hóa tố gây độc cực mạnh cho cây. 
 
          Bệnh khó phòng trị, vì luân canh không mang lại hiệu quả, còn biện pháp xông hơi đất 
cũng không có lợi về kinh tế.  
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E. BỆNH DO CÁC TÁC NHÂN KHÁC 
 
 

 BỆNH DO THIẾU DƯỠNG CHẤT 
 
     Trong giai đoạn phát triển, cây đậu nành có thể biểu hiện một số  triệu chứng thiếu dưỡng 
chất. Các dưỡng chất thường bị thiếu như N,  K, Fe, Mn, Mo, ... Các triệu chứng nầy thường dễ 
nhầm lẫn với bệnh  do ký sinh. 
 
     - Triệu chứng thiếu K thường dễ gặp nhất. Khi đất thiếu K, bìa lá có xuất hiện các đốm 
vàng, làm lá vàng từ chóp lá và từ bìa lá vào  trong. Sau đó, đốm vàng sẽ đổi sang màu nâu 
làm bìa lá cũng đổi sang màu nâu, trong khi phần giữa lá vẫn còn xanh, mô lá dòn và dễ  bị 
rách. 
 
     - Triệu chứng thiếu Fe: phần phiến lá ở giữa các gân chuyển sang  màu vàng, gân lá và mô 
quanh gân vẫn còn xanh. Sau cùng, cả lá bị  vàng, bìa lá có thể có các đốm nâu nhỏ (đốm 
hoại thư) xuất hiện.  
 
     - Triệu chứng thiếu Mn: rất giống với triệu chứng thiếu Fe nên dễ nhầm lẫn nhau. Tuy 
nhiên, có thể phân biệt ở điểm khác là gân lá xanh nổi rõ hơn trường hợp thiếu Fe, và trường 
hợp thiếu Mn thì lá  rụng sớm hơn. Có thể chẩn đoán bằng phương pháp hóa học. 
 
 

THIỆT HẠI DO SÉT 
 
     Đậu nành thường bị thiệt hại do sét hơn các hoa màu khác. Thiệt hại này cũng rất dễ bị 
nhầm lẫn với bệnh do ký sinh. Tuy nhiên, thiệt hại nầy không lây lan ra khỏi vùng bị "sét 
đánh". Sau khi bị  "sét đánh" được vài ngày, đậu nành sẽ biểu hiện triệu chứng rõ rệt  như sau: 
trong ruộng có các khoảnh đậu to, tròn, bị cháy rụi đen, đường kính khoảng 10-12 mét. Các 
cây xung quanh các khoảnh bị cháy nầy cũng bị ảnh hưởng của sét: phát triển kém, phần thân 
bên dưới  bị đen, nhiều lá bị chết héo. 
 
 

      


